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TOÀN CẢNH CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO  
TRUNG QUỐC THẾ KỈ XX    

 
hế kỉ XX có thể coi là thế kỉ có 
nhiều biến động lớn nhất của Trung 

Quốc. Về mặt chính trị, Trung Quốc 
chuyển từ xã hội phong kiến sang xã hội 
chủ nghĩa. Về mặt kinh tế, Trung Quốc 
bước qua sự trì trệ của một đất nước bị 
đô hộ để đi lên nền kinh tế thị trường. 
Trong một thời kì lịch sử với nhiều 
thăng trầm, Phật giáo lên xuống cùng 
với đất nước. Đồng thời, cũng chính 
trong thời đại nhiều biến đổi ấy, tinh 
thần phổ độ chúng sinh, từ bi cứu thế của 
Phật giáo càng phát triển mạnh mẽ dưới 
nhiều hình thái khác nhau. 

1. Bối cảnh lịch sử1. Bối cảnh lịch sử1. Bối cảnh lịch sử1. Bối cảnh lịch sử    

Năm 1840, cùng với chiến tranh Nha 
phiến, văn hóa Phương Tây được du nhập 
vào Trung Quốc trên mọi phương diện, 
cả tinh thần và vật chất. Trong bối cảnh 
đó, tư tưởng Nho giáo của Trung Quốc 
phải chịu không ít đả kích. Giới học 
thuật của Châu Âu thời kì này cũng chú 
trọng nghiên cứu Phật giáo nên Phật 
giáo trở thành cầu nối văn hóa Đông Tây. 
Việc này mở ra một hướng phát triển 
mới cho Phật giáo và tạo dựng cục diện 
chấn hưng Phật giáo. Hoàn cảnh đó 
đã dẫn tới Thiền tông phải đổi mới để 
thích ứng với nhu cầu phát triển của thời 
đại, Phật giáo Cổ đại phải chuyển biến 
theo hướng hiện đại. Phật giáo Cổ đại  
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của Trung Quốc có đặc điểm cơ bản là 
Phật giáo cung đình. “Phật giáo Trung 
Quốc mang màu sắc học thuật rất sâu 
đậm. Đó không chỉ là đối tượng của lòng 
tin mà còn là đối tượng nghiên cứu khoa 
học. Chùa chiền mang màu sắc kiến trúc 
cung đình. Nhà sư mang tính chất triết 
gia(1)”. Các đại sư Thiền tông khi đi 
truyền bá Thiền tông phải học tập cơ sở 
tất yếu các tông phái khác của Phật giáo. 
Họ cần tu tập, tích cực tham gia các hoạt 
động xã hội để tìm chân lí cứu nước, cứu 
dân, dồn sức mở rộng học viện Phật giáo, 
mở rộng các tổ chức Phật giáo, đồng tâm 
hiệp lực tham gia các hoạt động từ 

thiện… Trong đó Kí Thiền, Thái Hư, ấn 
Thuận là ba đại diện kiệt xuất cho việc 
tạo dựng lí luận và tinh thần, ba chân 
vạc vững chắc đối với quá trình cải cách 
Phật giáo Trung Quốc.  

Đầu thế kỉ XX, những trí thức cách 
mạng Trung Quốc đã muốn dùng Phật 
giáo hoặc Nho giáo để đè bẹp Kitô giáo, 
nhưng do chịu sức ép của văn hóa 
Phương Tây và xu thế đang đi xuống của 
đất nước, nên cuối cùng đã tạo thành mối 
quan hệ dung hòa giữa các tôn giáo là 
Phật giáo, Kitô giáo, Đạo giáo và Nho  
 
*.  TS., Viện Khoa học x� hội vùng Nam Bộ. 
1. Nguyễn Duy Hinh, Một số bài viết về tôn giáo học, 
Nxb. Khoa học x� hội, tr. 254. 
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giáo. Đến thời kì Cách mạng Tân Hợi, 
Phật giáo và Kitô giáo cùng tư tưởng  
cứu thế với cách mạng, nên có sự tương 
hỗ và phát triển. Sự phục hưng Phật giáo 
là một phần lực lượng tư tưởng cách 
mạng của giai cấp tư sản cận đại. Bắt đầu 
từ thời Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu, 
Đàm Tự Đồng thì Phật học của Phật giáo 
Đại thừa là nguồn tư tưởng của giai cấp 
tư sản. Trong thời kì cách mạng, Chương 
Thái Viêm đã lấy tư tưởng Phật giáo để 
thúc đẩy cách mạng. Ông cho rằng cách 
mạng cần dùng tôn giáo để tạo dựng lòng 
tin và nâng cao đạo đức của nhân dân. 
Căn cứ theo giáo lí của nhà Phật “Tự quý 
kì tâm, bất y tha lực” (lấy tâm của mình 
làm quan trọng, không cần dựa vào lực 
lượng khác), đưa ra “Y tự bất y tha” (dựa 
vào mình chứ không dựa vào người khác) 
để nhấn mạnh cần phải độc lập về tinh 
thần; lấy giáo lí “đầu mục não tủy giai 
khả bố thí” (có thể bố thí cả thân thể 
mình) trong Lục độ của Phật giáo Đại 
thừa để kích thích tinh thần hi sinh bản 
thân mình của các chiến sĩ cách mạng. 
Trong Cách mạng Tân Hợi, rất nhiều tăng 
lữ đã tham gia ủng hộ cách mạng, thậm 
chí có người đã tham gia quân đội đi 
chiến đấu. Nếu nhìn ở một góc độ khác thì 
việc ứng dụng Phật học này thực chất chỉ 
là đem Phật học ra để nhấn mạnh cần làm 
việc nghĩa cứu đời chứ không hề đề cập 
đến việc sinh diệt hay thế giới quan trong 
Phật giáo. Nói một cách khác, đây là cách 
lí giải mới về tinh thần Phật học và dùng 
nó vào việc giải quyết vấn đề thời đại. Từ 
cơ sở đó, một xu hướng phát triển Phật 
giáo mới ra đời, đó là “Phật giáo nhân 
gian” với nhân vật tiêu biểu là Thái Hư. 

2. Thời kì Dân Quốc2. Thời kì Dân Quốc2. Thời kì Dân Quốc2. Thời kì Dân Quốc    

Trong thời kì Dân quốc, đối với việc 

tham gia chính trị, nội bộ giới Phật giáo 
Trung Quốc có thái độ không đồng nhất. 
Những người có xu hướng cải cách Phật 
giáo thì chủ trương tham gia chính trị, 
đã xuất hiện cách gọi “hòa thượng chính 
trị” mà người đại diện chính là Thái Hư. 
Thái độ của Thái Hư đối với chính trị là 
“Vấn chính nhi bất can trị” (quan tâm 
chính trị nhưng không can thiệp cụ thể 
vào việc quản lí chính trị). Còn phái thủ 
cựu trong giới Phật giáo, đặc biệt là bộ 
phận cư sĩ, kịch liệt phản đối người 
trong giới tham gia chính trị. Âu Dương 
Tiệm cho rằng, người xuất gia nên 
chuyên tâm tu tập, tránh xa bụi trần, 
không nên tham gia thế sự, không nên 
làm quan, không nên đi thi… nếu người 
xuất gia tham gia chính sự là vi phạm 
giới luật, gây trở ngại cho thế pháp. Tuy 
có những ý kiến trái chiều nhau như vậy, 
nhưng giới Phật giáo vẫn có ảnh hưởng 
lớn đến chính quyền Quốc Dân Nam 
Kinh. Phật giáo đã can thiệp và điều hòa 
những xung đột do các đảng phái chính 
trị gây nên. Quan hệ giữa chính trị và 
Phật giáo thời kì chính quyền Quốc Dân 
Nam Kinh bắt đầu gắn bó mật thiết. 

2.1. Khi Tôn Trung Sơn mất, hội Phật 
giáo Trung Quốc ban hành thông cáo, yêu 
cầu các chùa và đoàn thể Phật giáo, cùng 
cử hành một buổi cầu nguyện lớn cho Tôn 
Trung Sơn. Thông cáo ghi rõ: “Những việc 

làm của tổng thống Tôn Trung Sơn thể 
hiện tinh thần bình đẳng bác ái, xây 
dựng sự nghiệp, khống chế kẻ mạnh, giúp 
đỡ kẻ yếu. Vì vậy, trong ngày tổ chức tang 
lễ của Người, các ngành, các cấp trên toàn 
quốc đều chọn đại biểu tham gia. Hơn nữa, 
trong cương lĩnh chính trị của Quốc Dân 

đảng, tổng thống Tôn Trung Sơn có ghi 
rõ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của 
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nhân dân, Phật giáo mới không bị rơi vào 
hoàn cảnh có xung đột với văn hóa nước 
ngoài, luôn ổn định vững chắc. Chúng ta 
luôn tưởng nhớ công đức này, vĩnh viễn 
không bao giờ quên. Vì vậy, bản hội quyết 
định, các chùa trên toàn quốc trong ngày 
cử hành tang lễ phải tổ chức đại lễ cầu 
siêu. Hi vọng môn đồ Phật giáo các nơi 
đều đến ngôi chùa quan trọng nhất của 
địa phương thành tâm cầu nguyện”(2).  

Hội Phật giáo Trung Quốc biên tập 
phát hành một số báo đặc biệt, với nội 
dung “Cống hiến của Phật giáo với con 
người thời hiện đại” và “Quan hệ của giáo 
lí Phật giáo với chủ nghĩa Tam dân(3)”, để 
thể hiện tình cảm của Phật tử đối với Tôn 
Trung Sơn. Ngày 1/6/1929, Ban Thiền(4) 
đã viết một bài văn tế trong tang lễ của 
Tôn Trung Sơn: “Tiên sinh là người đầu 
tiên xây dựng cách mạng, cứu độ chúng 
sinh, ơn nghĩa như cha mẹ. Đương thời 
tiên sinh tạo Nhân đạo đức to lớn thì kiếp 
này sẽ gặt Quả tốt lành, đồng bào Tây 
Tạng chúng tôi dưới sự lãnh đạo của tiên 
sinh, cùng đi con đường chính nghĩa; tiên 
sinh đã tạo dựng nền cộng hòa, giữ yên 
đất nước, giải phóng dân chúng khỏi lầm 
than có thể đi đến cõi cực lạc, nhân dân ca 
ngợi công đức, tiên sinh là người số một 
trên thế giới từ xưa tới nay”(5). Ban Thiền 
đánh giá rất cao Tôn Trung Sơn, coi Tôn 
Trung Sơn là “kim cổ thế giới đệ nhất 
nhân” (người số một trên thế giới từ xưa 
tới nay). Tuy cách nói trong văn viết 
thường có chút cường điệu hóa nhưng từ 
đó cũng có thể thấy vị trí của Tôn Trung 
Sơn trong lòng Phật tử. 

Sinh thời, Tôn Trung Sơn đã đánh giá 
hợp lí chức năng xã hội của Phật giáo. 
Khi xử lí các vụ việc có liên quan đến 
Phật giáo, ông luôn có thái độ làm việc 

cẩn thận. Ông không chỉ xác lập vị trí 
bình đẳng của Phật giáo về mặt pháp luật, 
mà còn tích cực ủng hộ cách tân Phật 
giáo và ủng hộ thành lập các đoàn thể 
Phật giáo như hội Phật giáo hay hội hiệp 
tiến Phật giáo, tạo điều kiện có lợi cho sự 
tồn tại và phát triển của Phật giáo về sau. 

2.2. Thái Hư là người có xu hướng đi 
cùng cách mạng. Ông đọc những tác 
phẩm của Khang Hữu Vi, Lương Khải 
Siêu, Chương Thái Viêm, Đàm Tự Đồng, 
chủ trương “Ước nguyện to lớn là lấy 
Phật học cứu thế...”(6). Năm 1912, Chính 
phủ Quốc Dân đóng đô ở Nam Kinh, Thái 
Hư từ Quảng Châu về Nam Kinh thành 

lập hội Phật giáo Trung Quốc. Dân quốc 
năm thứ hai, hợp nhất giáo hội để Hòa 
thượng Kí Thiền làm Hội trưởng Tổng 
hội Phật giáo Trung Hoa, Thái Hư được 
chọn đảm nhận làm Tổng Biên tập 
“Nguyệt san Phật giáo”. Không lâu sau,   
 
2. “Hội Phật giáo Trung Quốc thông cáo các chùa 
trên toàn quốc và cơ quan Phật giáo”, “Thẩm báo” 
phát hành ngày 29 tháng 5 năm 1925.  
3. Chủ nghĩa Tam dân: Dân tộc độc lập, dân quyền tự 
do, dân sinh hạnh phúc. 
4. Ban Thiền Đạt Ma là danh hiệu mà Đạt Lai Lạt 
Ma thứ 5 tặng cho thầy mình là vị trụ trì chùa Trát 
Thập Luân Bố trong thế kỉ XVII. Vì Đạt Lai Lạt Ma 
được coi là hóa thân của Quan Thế Âm nên lúc đó 
Ban Thiền Lạt Ma được coi là hóa thân của Phật A 
Di Đà. Như dòng Đạt Lai, dòng Ban Thiền cũng là 
một dòng tái sinh nhưng Ban Thiền Lạt Ma không có 
trách nhiệm l�nh đạo chính trị. Đến thế kỉ XX, Ban 
Thiền Đạt Ma mới nhận một số nhiệm vụ này. Ban 
Thiền Đạt Ma giữ chức cao thứ hai trong trường phái 
Cách Lỗ, sau Đạt Lai Lạt Ma. Dòng tái sinh Ban 
Thiền Lạt Ma giữ nhiệm vụ đi tìm hóa thân mới của 
Đạt Lai Lạt Ma và ngược lại. Việc đi tìm hóa thân 
của Ban Thiền Lạt Ma hay nói chung là việc đi tìm 
bất cứ hóa thân nào, luôn luôn là một nghi lễ tôn 
giáo và Đạt Lai Lạt Ma là người lựa chọn quyết định. 
5. Văn tế được biên soạn do Ban Thiền đời thứ chín 
dành cho tang lễ Tôn Trung Sơn tiên sinh, Tập tin 
Dân Quốc, 1990, kì số 2, tr. 20. 
6. ấn Thuận, Thái Hư đại sư niên phổ, Nxb. Văn hóa 
tôn giáo Bắc Kinh, 1995, tr. 10. 
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Hòa thượng Kí Thiền qua đời, Thái Hư 
đưa ra khẩu hiệu “tam đại cách mạng” của 
Phật giáo là “giáo lí cách mạng, giáo chế 
cách mạng, giáo sản cách mạng”. Thái Hư 
soạn thảo văn bản hướng dẫn “Vận động 
phục hưng Phật giáo” và cải cách chế độ 
tăng đoàn cũ. Việc “Phật giáo cách mạng” 
của Thái Hư bị phái thủ cựu phản đối, bắt 
ông phải từ chức Tổng Biên tập của 
nguyệt san và nhốt vào núi Phổ Đà để tu 
tập Phật học. Trong hai năm bị nhốt, Thái 
Hư nghiên cứu rất nhiều Kinh luận Phật 
học, nghiên cứu cả triết học Đông, Tây 
nên ông rất tinh thông đạo pháp. Dân 
quốc năm thứ năm (1916), sau khi được trả 
tự do, Thái Hư đi Đài Loan, Nhật Bản để 
khảo sát Phật giáo và giảng bài. 

Dân quốc năm thứ bảy (1918), Thái Hư 
trở về nước, cùng với các danh sĩ nổi 
tiếng như Trần Nguyên Bạch, Chương 
Thái Viêm, Vương Nhất Đình cùng xây 
dựng “Giác xã” tại Thượng Hải, làm chủ 
biên quyển sách “Giác xã tùng thư”. Sau 
đó đổi “Giác xã tùng thư” thành nguyệt 
san “Hải Triều Âm”. Nguyệt san này 
đã tồn tại hơn ba mươi năm, trở thành 
nguyệt san Phật giáo có sức ảnh hưởng 
rộng lớn nhất Trung Quốc. Thái Hư phát 
động thành lập Hội Liên hợp Phật giáo 
thế giới, và được bầu làm hội trưởng 
nhiệm kì đầu. Thái Hư đích thân giảng 
dạy và chỉnh đốn đội ngũ tăng ni, đào 
tạo được một số danh tăng có đức có tài.  

Dân quốc năm hai mươi sáu (1937), vì 
sự nghiệp kháng Nhật cứu nước mà Thái 
Hư đi rất nhiều nơi, kêu gọi tín đồ Phật tử 
toàn quốc cùng đứng lên chống quân 
Nhật. Phát hành “Điện cáo Nhật Bản Phật 
giáo đồ thư”, yêu cầu tín đồ Phật tử Nhật 
Bản lấy tinh thần “hòa bình chỉ sát” (lấy 
hòa bình ngăn chặn việc tàn sát) của 

Phật giáo để ngăn chặn cuộc chiến tranh 
xâm lược của Chủ nghĩa đế quốc Nhật 
Bản. Tuyên truyền tới mọi tín đồ Phật tử 
toàn quốc về luận thuyết “Phật giáo và 
cứu nước”, động viên tổ chức “Đoàn 
thanh niên Phật giáo cứu quốc”, tích cực 
tham gia các hoạt động cứu hộ, tuyên 
truyền và biểu tình. ảnh hưởng tới các 
hoạt động chống Nhật yêu nước như 
“Hàng không cứu quốc” và “Bạn của 
thương binh”, quyên góp nhiều tiền để 
ủng hộ tiền tuyến. Năm Dân Quốc thứ 
hai mươi tám (1939), thành lập được tổ 
chức Phật giáo có tên “Đoàn phỏng vấn 
quốc tế” để tuyên truyền đến rất nhiều 
quốc gia về phong trào chống Nhật như 

Myanmar, ấn Độ, Sri Lanka… kêu gọi sự 
chi viện ở mọi nơi trên thế giới về việc 
cứu nước chống Nhật trong các tổ chức 
cộng đồng Hoa kiều hoặc đoàn thể Phật 
giáo trên toàn thế giới. Năm Dân Quốc 
thứ ba mươi hai (1943), cùng với những 
tướng lĩnh nổi tiếng như Vu Bân, Phùng 
Ngọc Tường, Bạch Sùng Hi và những 
nhân vật quan trọng trong giới tôn giáo, 
tổ chức hiệp hội tín đồ tôn giáo Trung 
Quốc, kêu gọi tất cả các đoàn thể tôn 
giáo và các tổ chức tín đồ tôn giáo Trung 
Quốc cùng nhau đoàn kết lại, một lòng 
chống Nhật. Thái Hư tích cực tham gia 
các hoạt động chống Nhật cứu nước nên 
sau thắng lợi năm 1946, Chính phủ Quốc 
dân đã trao tặng cho ông Huy chương 
Chiến thắng Lãnh tụ tôn giáo. 

Thái Hư đã trở thành một vị cao tăng 
mẫu mực hàng đầu của Trung Quốc 
trong việc hoằng pháp và yêu nước. Ông 
là người có công trong sự nghiệp yêu 
nước của dân tộc và góp sức to lớn đối 
với việc bồi dưỡng giáo dục tăng ni, 
chỉnh đốn hoạt động của giáo hội.  
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3.2. Giới Phật giáo Trung Quốc chú ý 
đến sự phân tranh chính trị trong nội bộ 

đảng Quốc dân, đối với chính phủ mới 
được thành lập, giới Phật giáo đã đưa ra 
ba kiến nghị: 

+ Cần xây dựng một chính phủ vững 
mạnh. Giới Phật giáo chỉ ra: “Chính 
quyền Trung Quốc vì nội chiến kéo dài 
nên đã trở thành một chính phủ yếu kém, 
có nhiều lỗ hổng và sai xót, cho nên 
quân xâm lược nước ngoài đã nhân cơ 
hội này mà đánh phá, tạo nên cục diện bế 
tắc khó cứu chữa như hiện nay. Lần này 
để chống lại quân ngoại xâm mà tổ chức 
lại chính phủ, thì căn bản phải làm sao 
cho nó vững mạnh, mới có thể có sức 
mạnh đánh bại kẻ thù”(7).  

+ Cần xác lập chính trị dân chủ. Giới 
Phật giáo cho rằng, chính phủ mới phải 
“ Lấy ‘chính trị dân chủ’ làm hình tượng, 
nhưng cần thực hành tính dân chủ của 
chính phủ, mọi người dân đều có quyền 
lợi, chính quyền cần hoàn toàn đảm bảo 
quyền lợi đó cho người dân. Nói một cách 
khác là khi người dân còn chưa phạm 
pháp thì tất cả quyền lợi và sự tự do của 
họ cần phải được chính phủ đảm bảo 
bằng cách xây dựng pháp luật tương 
quan. Đồng thời, công nhân viên của 
chính phủ phải tuân thủ pháp luật, 
không thể có những hành động làm trái 
với pháp luật, khiến cho chính trị dân 
chủ bị dao động, làm chính trị dân chủ 
không thể đứng vững”(8). 

+ Cần nhanh chóng thiết lập chính 
sách đối với Nhật Bản. Giới Phật giáo 
đưa ra ý kiến: “Tất cả các chính sách đối 
với Nhật Bản, nên công bố với dân chúng, 
một mặt tránh việc hiểu lầm của dân 
chúng đối với chính phủ, mặt khác cũng 
tạo cơ hội để dân chúng đóng góp sức lực 

với chính phủ, từ đó chính phủ cũng có 
chính sách quyết định”(9). 

Ba kiến nghị trên đây đã trở thành 
những vấn đề ngoại giao và nội chính 
mấu chốt của chính phủ Quốc Dân Nam 
Kinh lúc bấy giờ, và cũng là thái độ 
chính trị của giới Phật giáo đối với việc 
đấu tranh chính trị vào thời điểm ấy. 

Mùa xuân năm 1934, Tưởng Giới 
Thạch liên tục phát động quân sự tiêu 
diệt Hồng quân công nông Trung Quốc, 
tìm mọi cách tiêu diệt văn hóa tại 
những nơi Quốc Dân đảng chiếm đóng. 
Tại Nam Xương, phát động nhiều phong 
trào sửa đổi đạo đức hoặc thay đổi 
xã hội… Tất cả những điều đó bắt đầu từ 
việc thay đổi cuộc sống thường ngày 
của người dân, đều gọi là Vận động cuộc 
sống mới(10). Tưởng Giới Thạch khi phát 
biểu về ý nghĩa quan trọng của Vận 
động cuộc sống mới, đã chỉ ra rằng:  
Cuộc vận động này, nằm trong công 
cuộc phục hưng đạo đức dân tộc, cuộc 
sống của nhân dân chúng ta phải hướng 
tới hạnh phúc, lấy lễ nghĩa, đạo nghĩa 
trong sách và biết xấu hổ làm tinh thần 
cơ bản; lấy quân sự hóa, sinh sản hóa và 
nghệ thuật hóa làm mục tiêu quan trọng 
để khuyến khích người Trung Quốc; dựa 
vào tinh thần đi ra từ cái chết, hướng 
tới tương lai xây dựng một cuộc sống 
mới phù hợp với đạo đức, lễ nghĩa và 
tinh thần biết xấu hổ(11).  
 
7,8,9. Phật giáo hiện đại,  Quyển thứ  5, kì 2, tháng 
2 năm 1932, tr. 110-111. 
10. “Vận động cuộc sống mới” còn gọi tắt là “Tân 
vận”, chỉ cuộc vận động giáo dục quốc dân do chính 
phủ Trung Hoa Dân Quốc đưa ra, kéo dài từ năm 
1934 đến năm 1949. 
11. Tần Hiếu Nghĩa tổng biên soạn: “Tổng thống 
Tưởng công đại sự trường biên sơ khảo”, quyển thứ 3, 
lưu hành nội bộ năm 1978, tr. 16. 
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Ngày 5/4/1934, Hội thúc đẩy Vận động 
cuộc sống mới của tín đồ Phật giáo toàn 
quốc đã phát biểu, kêu gọi tín đồ Phật 
giáo toàn quốc có trách nhiệm với Vận 
động cuộc sống mới. Mục đích thành lập 
Hội thúc đẩy Vận động cuộc sống mới là 
để đoàn kết tín đồ Phật giáo của cả nước. 
Hội có tôn chỉ: “Căn cứ Vận động cuộc 
sống mới và nguyên lí của Phật giáo, 
đoàn kết các tín đồ Phật giáo toàn quốc, 
thực thi công tác của Vận động cuộc 
sống mới. Hội viên cần phải thực hiện 
bốn quy ước: “tiết kiệm, siêng năng, 
thành thực, chí công vô tư”(12). 

Ngày 14/5/1936, chính phủ Quốc Dân 
công bố “Luật tổ chức đại hội Quốc Dân” 
và “Luật tuyển cử đại biểu đại hội Quốc 
Dân”, Thái Hư chủ trương tăng ni tham 
gia tuyển cử. Ông cho rằng, theo quy 
định của luật tuyển cử, không có hạn chế 
về sự khác biệt tôn giáo, tăng ni cũng là 
một phần tử của nhân dân cả nước, 
không thể bỏ qua quyền lợi và nghĩa vụ 
của một người dân. Nhưng sau đó chính 
phủ Quốc Dân khi công bố danh sách đại 
biểu đã cố tình loại bỏ tín đồ Phật giáo. 
Vì vậy, ngày 10/7/1936, năm người của 
Hội Phật giáo Trung Quốc là Thôi Viên 
Anh, Đại Bi, Hồng Minh, Quan Quýnh 
Chi, Triệu Phác Sơ, gửi lời thỉnh cầu đến 
Quốc Dân đảng. Hội Phật giáo Trung 

Quốc trình thư tới ủy ban Chấp hành 
Trung ương Quốc Dân đảng, xin phê 
chuẩn tín đồ Phật giáo có thể tham gia 
tuyển cử đại biểu đại hội Quốc Dân. Sau 
lần đó, yêu cầu của Hội Phật giáo Trung 
Quốc mới được chấp nhận.  

3.  Sau khi nước Cộng hòa nhân dân 3.  Sau khi nước Cộng hòa nhân dân 3.  Sau khi nước Cộng hòa nhân dân 3.  Sau khi nước Cộng hòa nhân dân 
Trung HoaTrung HoaTrung HoaTrung Hoa(13)    được thành lậpđược thành lậpđược thành lậpđược thành lập    

Những năm 30 của thế kỉ XX, Phật 
giáo Trung Quốc có nhiều thăng trầm, 

tồn tại rất nhiều vấn đề. Năm 1932, Đại 
Lôi đã nhận định Phật giáo Trung Quốc 
thời điểm đó đang đứng trước nhiều 
thách thức, tồn tại quá nhiều nhược điểm. 
Ông đưa ra một số nhược điểm của Phật 
giáo lúc đó là: Quản lí chùa chiền không 
tốt, trụ trì lộng quyền, các tông phái phủ 
định lẫn nhau, hoạt động học tập Phật 
pháp yếu kém, tồn tại những quan niệm 
sai lầm, lười biếng ỷ lại, nhận đệ tử bừa 
bãi, kẻ tu hành không giữ được sự tôn 
nghiêm của mình. 

Sau khi nước Cộng hòa nhân dân 
Trung Hoa ra đời, đặc biệt là trong mười 
năm Cách mạng Văn hóa, Phật giáo cũng 
như các tôn giáo khác, chịu nhiều sự 
công kích, chùa chiền bị đập phá hoặc bị 
chiếm dụng, những vật dụng, pháp khí bị 
hủy hoại, kinh sách bị thiêu đốt, tăng ni 
bị ép hoàn tục… Phật giáo lúc bấy giờ 
như một ngọn nến đứng trước gió. 
Nhưng sau khi cải cách mở cửa, thái độ 
của Đảng và Chính phủ đối với tôn giáo 
có sự chuyển biến tích cực. Trung ương 
thực hiện chính sách tự do tín ngưỡng 
tôn giáo. Phật giáo có cơ hội phát triển 
lâu dài và bền vững, đạt được nhiều 
thành tựu .  

Ngày 5/4/1952, Hiệp hội Phật giáo 
Trung Quốc đã họp trù bị tại Bắc Kinh. 
Sau phiên họp, hội đã phát hành “Sách về 
hoạt động của Hiệp hội Phật giáo Trung 
Quốc”. Ngày 30/5 đến ngày 3/6/1953, Hiệp 
hội Phật giáo Trung Quốc thành lập đại 
hội tại chùa Quảng Tế ở Bắc Kinh. 

Đến năm 1991, Trung Quốc chính thức 
ban hành văn kiện số 6 “Tích cực hướng  
 
12. “Điều lệ Hội thúc đẩy Vận động cuộc sống mới 
Phật giáo toàn quốc”, “Chính tín”, quyển thứ 3, kì 
thứ 25, tháng 4 năm 1934, tr. 6-8. 
13. Còn gọi là Trung Quốc mới. 
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dẫn sự thích ứng giữa tôn giáo và chủ 
nghĩa xã hội”. Văn kiện này có tác dụng 
quan trọng đối với Phật giáo nói riêng và 
tôn giáo ở Trung Quốc nói chung. Căn cứ 
theo thống kê “Tình trạng tự do tín 
ngưỡng tôn giáo của Trung Quốc” phát 
hành năm 1997, thì “Trung Quốc có 
khoảng hơn 13.000 ngôi chùa, số lượng 
tăng ni ước khoảng 200.000 người. Trong 
đó hệ Phật giáo Tạng chiếm khoảng 
120.000 người, Phật sống có hơn 1.700 vị, 
chùa chiền có khoảng 1.600 ngôi”. Ngoài 
ra còn số lượng đông đảo cư sĩ tu tại gia 
của Trung Quốc. Phật giáo Tạng cũng ảnh 
hưởng ngày càng lớn tới các vùng văn 
hóa Hán, rất nhiều tín đồ Phật giáo trên 
vùng văn hóa Hán cho rằng Phật giáo 
Tạng càng bí ẩn, càng trong lành, càng 
chân thành cho nên đã đi theo các môn 
phái của Phật giáo Tạng. Khu vực tỉnh 
Thanh Hải và Tây Tạng là vùng đất mà 
nhiều tín đồ Phật tử người Hán hướng tới. 
Các vị sư của Phật giáo Tây Tạng cũng 

thường đi đến vùng trung nguyên, thậm 
chí là vùng cao nguyên nhưng có văn hóa 
Hán để truyền đạo hoằng pháp. Những 
việc làm này vốn không phù hợp với khế 
ước và hiệp định giữa Phật giáo Hán và 
Phật giáo Tạng, hiện nay những hoạt 
động này tuy không được chính thức công 
nhận nhưng vẫn được chấp nhận. Sau sự 
kiện 314(14) ở Tây Tạng, vấn đề Phật giáo 
Tây Tạng trở nên nhạy cảm. Chính quyền 
tiến hành giám sát quản lí các tự viện 
Phật giáo Tạng, tăng cường truyền bá 
chính sách đối với những nơi mà Phật 
giáo Hán, Phật giáo Tạng có tính khu vực, 
tuy nhiên không hoàn toàn cấm đoán 
ngăn chặn. 

Phật giáo hiện đại Trung Quốc đang 
hòa nhập cùng với thời đại, có những 

điều chỉnh và thử nghiệm mới để phù hợp 
hơn với xã hội. Ví dụ như chùa Long 
Tuyền ở Bắc Kinh do pháp sư Học Thành 
làm trụ trì, thường có hàng trăm tình 
nguyện viên, chia thành rất nhiều tổ chức 
đảm nhiệm các công việc khác nhau, quy 
mô rất lớn, tổ chức nghiêm ngặt, mỗi bộ 
phận đều có trách nhiệm với công việc của 
mình. Làm theo phương thức tuyên truyền 
của Kitô giáo, chùa Long Tuyền thiết lập 
những nhóm nhỏ, dạy và học kiến thức 
Phật giáo tại nội thành Bắc Kinh. Đầu 
năm 2011, Pháp sư Học Thành tạo blog 
bằng 8 thứ tiếng khác nhau, đây là một 
sáng tạo mới đối với giới Phật giáo. Chùa 
Long Tuyền ở Bắc Kinh còn kết hợp với 
nhiều nơi thành lập Hội từ thiện nhân ái 
Bắc Kinh, Hội từ thiện phục hưng đại quốc 
học văn hóa Bắc Kinh… phát triển Phật 
pháp ở các phương diện như văn hóa, 
giáo dục, công ích… Từ những việc làm 
cụ thể, xét trên mọi phương diện, có thể 
thấy Phật giáo hiện đại Trung Quốc vì 
hòa nhập với thời đại mà đã có những 
điều chỉnh nhất định.  

Từ năm 1949 đến nay, sau khi nước 
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời, 
việc nghiên cứu Phật giáo Trung Quốc 
chủ yếu là có hình thái ý thức chủ nghĩa 
Mác kết hợp với Phật giáo sử học để hình 
thành nghiên cứu Phật giáo chủ nghĩa 
Mác. Trong đó có một bộ phận đã kế thừa 
và phát huy những thành quả nghiên 
cứu Phật học từ thời kì Dân Quốc, trở 
thành đại diện cho quá trình nghiên cứu 
Phật giáo thời kì xây dựng đất nước, 
xuất bản nhiều sách về “Lịch sử Phật 
giáo Trung Quốc”./. 
 
14. Sự kiện 314 là sự kiện ngày 14 tháng 3 năm 2008, 
người dân Tây Tạng tại Lhasa nổi dậy đòi độc lập 
nhưng bị quân đội Trung Quốc đàn áp nên ®� thất bại. 


